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Lời nói đầu 

TCVN 136 : 2007   thay thế TCVN 136 : 1970. 

TCVN 136 : 2007   hoàn toàn tương đương với ISO 296 :1991. 

TCVN 136 : 2007 do Ban Tiểu kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC1 Những vấn 

đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 
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T i ê u   c h u È n   q u ố c   g i a tcvn 136 : 2007 

Xuất bản lần 2 

 

 

 

 

Máy công cụ – Côn kẹp chặt chuôi dụng cụ 

Machine tools – Self-holding tapers for tool shanks 

 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các kích thước của côn dùng để định vị và kẹp chặt chuôi dụng cụ có độ côn 

nhỏ từ 4 % đến 5 % và được phân loại theo sử dụng gồm ba loại sau: 

a)   côn thông dụng; 

b)   côn có độ côn nhỏ; 

c)   côn có độ côn lớn. 

Côn thông dụng bao gồm các côn Morse theo ISO số 1 (No.1) đến số 6 (No.6). Các kích thước tiêu 

chuẩn của côn Morse tính bằng milimét được giới thiệu trong Bảng 2 và các kích thước tương ứng tính 

bằng inch được giới thiệu trong Bảng 3. 

Đối với côn có độ nhỏ và độ côn lớn, một mặt ISO giới thiệu côn hệ mét số 4 (No.4), số 6 (No.6) có độ 

côn 5 % và côn Morse số 0 (No.0), mặt khác cũng giới thiệu các côn hệ mét số 80 (No.80) đến số 200 

(No.200) có độ côn 5 %, các kích thước của côn có độ côn nhỏ và độ côn lớn chỉ được tính bằng 

milimét được giới thiệu trong Bảng 2. Tuy nhiên ISO cũng  chấp nhận các loại côn nhỏ Brown và 

Sharpe số 1 (No.1) đến số 3 (No.3), kích thước của chúng chỉ tính bằng inch được giới thiệu trong Bảng 

3, như đã nêu trong Bảng 1, gồm có:  

a)    đối với côn thông dụng sử dụng thông thường, chỉ có các côn Morse số 1 (No.1) đến số 6 (No.6); 

b)   đối với côn có độ côn nhỏ cỡ kích thước nhỏ hơn côn Morse số 1 (No.1), có hai giải pháp hoặc 

dùng các côn hệ mét số 4 (No.4), số 6 (No.6) và côn Morse số 0 (No.0) (không có các côn tương 

ứng tính bằng inch trong Bảng 3), hoặc dùng các côn Brown và Shape số 1 (No.1) đến số 3 (No.3) 

(không có các côn tương ứng tính bằng milimét trong Bảng 2);  

c)   đối với các cỡ kích thước lớn hơn côn Morse số 6 (No.6), chỉ có các côn hệ mét số 80 (No.80) đến 

200 (No.200) (không có các côn tương ứng tính bằng inch trong Bảng 3). 
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Bảng 1 – Côn 

Tên gọi Kích thước tính bằng milimét Kích thước tính bằng inch 

Côn có độ côn nhỏ Côn hệ mét số 4 (No.4) và số 6 (No.6), 

côn Morse số 0 (No.0) 

Côn Brown và Shape số 1 

(No.1) đến số 3 (No.3) 

Côn thông dụng Côn Morse số 1 (No.1) đến số 6 (No.6) 1) 

Côn có độ côn lớn Côn hệ mét số 80 (No.80) và số 200 

(No.200)  

 

1)   Ngoại trừ ren, các côn Morse số 1 (No.1) đến số 6 (No.6) được chế tạo theo kích thước tính bằng milimét hoặc 

inch đều có tính đổi lẫn (lắp lẫn) rất cao, mặc dù không tuyệt đối đồng nhất. 

 

Tiêu chuẩn này đưa ra hai loại sản phẩm được chế tạo ren hoàn toàn khác nhau theo ren hệ mét (M) 

hoặc ren hệ Anh (UNC). Để phân biệt giữa hai loại sản phẩm này thì phải ghi nhãn ký hiệu kiểu ren và 

kiểu côn như đã chỉ dẫn trên các hình vẽ của điều 4. 

Tiêu chuẩn này quy định các kích thước của rãnh và lỗ trong kết cấu của các côn có yêu cầu cần phải 

cung cấp dung dịch trơn nguội trong gia công. 

2     Tài liệu viện dẫn 

TCVN 137 : 1970   Côn của dụng cụ – Dung sai. 

3    Dung sai độ côn   

Dung sai độ côn phải theo chỉ dẫn trong TCVN 137 : 1970 chất lượng AT 5 và phải dương đối với côn 

ngoài và âm đối với côn trong. 

Đối với các ứng dụng đặc biệt, có thể chọn các dung sai góc côn khác phù hợp với quy định trong 

TCVN 137 : 1970. 
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4   Kích thước 

Kích thước tính bằng milimét 

 

             Côn trong có nêm – Kiểu BI                                     Côn ngoài có nêm – Kiểu BE 

 

 

Hình 1    

 

 

  

Mặt phẳng 
đo 

Mặt phẳng đo 

 Mặt 
phẳng đo 

Mặt phẳng đo 

 Côn trong có lỗ côn – Kiểu AI                                    Côn ngoài có lỗ côn – Kiểu AE 

 



TCVN 136 : 2007 

 8

Dung sai đối xứng tính bằng milimét 

Côn trong có lỗ nêm và đường cấp                                     Côn ngoài có nêm và đường cấp   
 dung dịch trơn nguội – Kiểu BIK                                         dung dịch trơn nguội – Kiểu BEK 
 

 

 

 

Hình 2  

1) Đuôi tuỳ chọn 

                    Côn ngoài có lỗ côn và đường cấp  
                  dung dịch trơn nguội – Kiểu AEK 

 
Mặt phẳng đo 

         Côn trong có lỗ côn và đường cấp 
      dung dịch trơn nguội – Kiểu AIK 

 

Mặt phẳng đo 

 Mặt phẳng đo 

 

 

Mặt phẳng đo 
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Côn hệ mét Côn morse Côn hệ 
mét Ký hiệu côn 

hệ mét 

 Độ côn  

Côn 
ngoài  

Côn 
trong  

 1)   Đối với D1 và d hoặc d2, các giá trị đã cho chỉ có tính hướng dẫn. 
(Các giá trị thực được rút ra từ các giá trị thực a và l1 hoặc l3 có tính đến độ côn và kích thước cơ bản D). 

 2)   d1 là đường kính danh nghĩa của ren: ren hệ mét M có bước ren tiêu chuẩn hoặc ren Anh (UNC) (xem Bảng 3 đối với các cơ 
       kích thước tính bằng inch). Trong mỗi trường hợp các ký hiệu UNC hoặc M phải được ghi nhãn trên sản phẩm. 

 3)   Cho phép tăng chiều dài c trên phần có nêm tới đường kính d3, nhưng không được vượt quá e. 

 4)   z là sai lệch lớn nhất cho phép, chỉ hướng ra phía ngoài mặt mút của vị trí mặt phẳng đo tại đó có kích thước cơ bản D so  
       với vị trí danh nghĩa trùng với mặt mút. 
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 1)   Đối với D1 và d hoặc d2, các giá trị đã cho chỉ có tính hướng dẫn. 
(Các giá trị thực được rút ra từ các giá trị thực a và l1 hoặc l3 có tính đến độ côn và kích thước cơ bản D). 

 2)   d1 là đường kính danh nghĩa của ren: ren Anh UNC  hoặc ren hệ mét M có bước ren tiêu chuẩn  (xem Bảng 2 đối với các cỡ 
       kích thước tính bằng milimét). Trong mỗi trường hợp các ký hiệu UNC hoặc M phải được ghi nhãn trên sản phẩm. 

 3)   Cho phép tăng chiều dài c trên phần có nêm tới đường kính d3, nhưng không được vượt quá e. 

 4)   z là sai lệch lớn nhất cho phép, chỉ hướng ra phía ngoài mặt mút của vị trí mặt phẳng đo tại đó có kích thước cơ bản D so  
        với vị trí danh nghĩa trùng với mặt mút. 
 
 
 

Côn morse 
Tên gọi 

Độ côn 

Côn Brom và shape 

Côn 
trong 

Côn 
ngoài 


